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Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề  này gồm: 05 câu, 01 trang)


  Câu 1

1.Để một mẩu Na trên tấm kính ngoài không khí sau một thời gian thu được chất rắn A.Hoà tan hoàn toàn A vào nước được dung dịch B.Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Mg(HCO3)2.         Hãy viết phương trình hoá học xảy ra trong các thí nghiệm trên.
 2. Nêu phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch hỗn hợp riêng biệt sau (mà không dùng bất cứ thuốc thử nào):
               NaHCO3; KHCO3

               NaHCO3; Ca(HCO3)

               Na2CO3; KHCO3
    Câu 2
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 1. Hãy viết các phương trình phản ứng thực hiện các chuyển đổi hoá học sau:
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2. Chỉ dùng một thuốc thử thông thường sẵn có ở địa phương hãy nêu phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng riêng biệt: dầu hoả, dầu ăn, giấm  ăn.

    Câu 3

 1. Nêu phương pháp xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp gồm: NaCl, Na2SO4.
  2. Nêu phương pháp  tách riêng rượu etylic từ hỗn hợp gồm C2H5 OH; CH3COOH; CH3COOC2H5 mà không làm thay đổi khối lượng của nó.

    Câu 4

  Ôxi hoá hoàn toàn 8 gam hỗn hợp 2 kim loại hoá trị II không đổi thu được 18 gam  hỗn hợp chất rắn X gồm 2 oxit. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaOH, Ba(OH)2, thu được chất rắn G gồm 2 bazơ không tan có khối lượng mg.

 1. Tính m.

 2. Xác định  2 kim loại biết tỉ lệ nguyên tử khối của 2 kim loại trong hỗn hợp ban đầu là 3: 8

    Câu 5

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng  hỗn hợp gồm các chất hữu cơ có cùng công thức phân tử CnH2nO2. Cần dùng 5,6 lít O2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Sản phẩm cháy cho hấp thu hoàn toàn vào bình đựng 150g dung dịch Ba(OH)2  17,1% thấy có 19,7g kết tủa trắng tạo thành và thấy khối lượng bình tăng 12,4g.

 1. Xác định công thức phân tử.

 2. Viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ trên.
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	Câu 
	ý
	Đáp án
	điểm
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	* để Na ngoài không khí có O2; H2O; CO2. Nên đã có thể xảy ra phản ứng:
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      4Na(r)     +  O2(k)                   2Na2O(r)
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       Na2O(r)   +  CO2 (k)             Na2CO3(r)
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       Na2O(r)+  + H2O(h)  
          NaOH(r)

       NaOH(r)  + CO2 (k)        NaHCO3(r)   
       NaHCO3(r) + NaOH(r)           Na2CO3(r)   + H2O(l)
     2NaOH(r)     + CO2(k)        Na2CO3(r)    + H2O(l)
       Na2CO3(r)      + H2O(l) + CO2(k)               NaHCO3(r)   
- Chất rắn A có thể chứa: Na2O; Na;  NaOH; Na2CO3;  NaHCO3 khi hoà vào nước:

      Na2O(r)    + H2O(l)          NaOH(dd)
    2Na(r)       + H2O(l)         2NaOH(dd)  + H2(k)
      NaOH(dd) + NaHCO3(r)           Na2CO3(dd)  + H2O(l)
 - Dung dịch B: Na2CO3; có thể có NaOH hoặc NaHCO3;. Khi cho tác dụng với dung dịch Mg(HCO3)2:
       Na2CO3(dd) + Mg(HCO3)2(dd)        MgCO3(r)+ 2NaHCO3(dd)  
- Có thể có:   
     2NaOH(dd)   + Mg(HCO3)2(dd)        Mg(OH)2 + 2NaHCO3(dd)
       NaHCO3(dd)+ NaOH(dd)          Na2CO3(dd)   + H2O(l)
     2NaOH(dd)  + Mg(HCO3)2(dd)      MgCO3(r)    + Na2CO3(dd) + 2H2O(l)
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	2
	* Lấy 1 lượng nhỏ mỗi mẫu thử cho vào ống nghiệm riêng rồi đánh số thứ tự: 1, 2, 3.

- Đun nhẹ mỗi mẫu thử :

+ Mẫu thử có kết tủa trắng là dung dịch hỗn hợp : NaHCO3; Ca(HCO3)2
+ Còn lại là hỗn hợp : Na2HCO3; KHCO3 và Na2CO3; KHCO3.

- Lấy 1 lượng nhỏ dung dịch hỗn hợp NaHCO3 , Ca(HCO​3)2 vừa nhận biết được lần lượt tác dụng với mỗi mẫu thử còn lại:
+ Có kết tủa trắng là hỗn hợp Na2CO3​ , KHCO3​
+ Còn lại KHCO3 , NaHCO3
- Phương trình hoá học:  


      Ca(HCO3)2(dd)             CaCO3 (r) + H2O(h) + CO​2(k)
      Ca(HCO​3)​2(dd) + Na2CO3(dd)       NaHCO3(dd) + CaCO3(r)
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	A: C2H4
B: CH3cHO
C: C2H5OH
                                             D: C2H5cl


	2

0,25

	
	1
	Phương trình hoá học:


1. CH    CH(k)  +  H2(k)                    CH2= CH2(k)   
2. CH    CH(k)  +  H2O(l)                     CH3- C- H(k)    

                                                                   O

3. CH3CHO(k) + H2(k)                        CH3CH2OH(l)
4. CH3CH2OH(l)  + CuO(r)                 CH3CHO(l)   +  H2O(l) 


5. CH2= CH2(k)   +  H2O(l)                      CH3CH2OH(dd)

6. CH3CH2OH(l)                                 CH2= CH2(k)   +  H2 O(l)          

7. CH2= CH2(k)   +  HCl(k)
            CH3- CH2Cl(k)

8. CH3CH2OH(l) +  HCl(dd)
                   C2 H5Cl(l)  +  H2O(l)          

 

9. C2 H5Cl(l)   +  H2 O(l)                             CH3CH2OH(dd)   +  HCl(dd)
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	* Chọn thuốc thử đó là nước vôi trong.

- Lấy mỗi chất một ít cho vào ống nghiệm chứa nước vôi trong lắc đều sau đó để yên rồi quan sát:

  + Chất lỏng tan ra là giấm ăn.

  + Không tan nổi trên mặt nước là dầu hoả, dầu ăn.

- Đun nóng mỗi  chất còn lại với nước vôi trong rồi để lắng ( Tan là dầu ăn, không tan là dầu hoả.
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	* Cho muối cac bonát (VD: Na2CO3) hoặc kim loại đứng trước H từ từ vào hỗn hợp đến khi khí ngừng thoát ra. Lọc chất lỏng đem chưng cất thu hỗn hợp C2H5OH và CH3COO C2H5
- Đem chất lỏng tác dụng với kim loại kiềm dư.

+ Chưng cất chất lỏng CH3COO C2H5 bay hơi hết.


	0,25

0,25



	
	
	- Còn lại là C2H5ONa, cho tác dụng với dung dịch axít (VD: H2SO4 đun nóng sau đó chưng cất thu được CH3 CH2OH

    to
PTHH: 2C2H5ONa +  H2SO4            C2H5OH  +  2Na2SO4
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	* Cân lấy 10 gam hỗn hợp (có thể là xg)

- Cho hỗn hợp vào dung dịch BaCl2 (dung dịch muối Ba) dư.

- Lọc kết tủa, giả sử cân được a gam

        
         ( nNa2SO4 = nBaSO4=   
            (mol)
             
            mNa2SO4= =                   = m(g)
            
           %Na2SO4 =  m.                     = 10m%
           %NaCl = 100%- 10m%
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	* Gọi công thức chung của 2 kim loại hoá trị II là R.

Phương trình hóa học:

                                     to
              2R(r)  + O2(k) 
    2RO                                       (1)
              RO(r)    + HCl(dd) 
       RCl2(dd) + H2O(l)                 (2)

              RCl2(dd) + NaOH(dd) 
R(OH)2 + NaCl(l)           (3)

              RCl2(dd)+ Ba(OH)2(dd) 
      R(OH)2(dd) + BaCl2(dd) (4)
- Theo phương trình hoá học (1). áp dụng định luật bảo toàn ta có”

              mO (RO) = 12- 8 = 4(g)


              n RO = nO (RO) =    
          = 0,25 (mol)
- Theo phương trình hoá học (2):

              nRCl2 = nRO = 0,25 (mol)
- Theo phương trình hoá học (3, 4)

              nROH = nRCl2 = 0,25 (mol)
         ( nOH (ROH) = 0,25 (mol)

Khối lượng của 2 bazơ không tan là:

  m = mROH = mR + mOH 

= 8    + 0,25. 17 = 12,25 (g)
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	Theo phương trình hoá học (1)

             n R  = n RO = 0,25 (mol)
         
  M =                 = 32 (g)

    GØa sử :   R1<   R < R2 ( R1 < 32, R2 >32.
 - Nếu R1 = 9 ( R2= (9: 3). 8 = 24 < 32 (Loại)
 - Nếu R1 = 24 ( R2= (24: 3). 8 = 64 (Nhận)
 ( Vậy 2 kim  loại cần tìm là Mg và Cu 
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	* Theo đề bài ra ta có:
            

           nO2=                 = 0,25  (mol)
            
            mBa(OH)2=                         = 25,65 (g) 

      (  nBa(OH)2=                 =     = 0,15  (mol)
* Xác định công thức phân tử:
PTHH: 

    CnH2n    +                      O2(k)     to        nCO2(k) + nH2O(h) (1)
Sản phẩm  cháy là CO2 và H2O. Khi hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2;

              mH2O + mCO2 = mB×nh tăng = 12,4 (g)
              CO2(k)  +  Ba(OH)2(dd) 
  BaCO3(R) + H2O(l)         (2)
Có thể có:  CO2(k)  +  Ba(OH)2(dd) 
          Ba(HCO3)2(dd) (3)
+ Nếu chỉ xảy ra (2):

- Ta có kết tủa là BaCO3 
         ( mBaCO3 = 19,7g
                                       
        ( nBaCO3 =                    = 0,1 (mol)

              nCO2(1) = nCO2(2) = 0,1mol, còn Ba(OH)2 dư
         ( mCO2 = 44. 0,1= 4,4 (g)

             mH2O= 12,4- 4,4 = 8 (g)

             nH (A) = nH (H2O) = 2. nH2O =                    = 0,88 (mol)

              nC (A) =  nCO2 = 0,1 (mol)

         ( nC   : nH # 1: 2 (Loại)
Vậy xảy ra cả 3:

             nCO2(3) = 2. nBa(OH)2 = 2. (0,15 - 0,1) = 0,1 (mol)

             nCO2(1) = nCO2(2)    +  nCO2(3) = 0,2 (mol)

        ( mCO2= 0,2. 44= 8,8 (g); mH2O = 12,4- 8,8= 3,6 (g) ( nH2O = 0,2 mol
CnH2n +       
         O2(k)                     nCO2(k) + nH2O(h) (1)
                      3n- 2
           n

                         2

           (     3n- 2 . 0,2 = 0,25n


                       2

                   0,6n – 0,4 = 0,5n

                   0,1n          = 0,4

                        n           = 4

( Vậy công thức phân tử  của các chất là: C4H8O2

* Viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ trên:

1. CH3 – CH2 – CH2 – COOH

2. CH3 – CH – COOH

3. CH3CH2COOCH​3

4. HCOOCH2–CH2–CH3



5. HCOO–C 
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